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của Lee JH cho thấy có 11,5% bệnh có tính gia đình 
[4]. Việc nghiên cứu xác định vai trò của các gen gây 
bệnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn [5].  

Tỷ lệ mắc các bệnh nội khoa khác kèm theo 
UÔTMH trên 92 bệnh nhân của chúng tôi rất thấp, chỉ 
có 4 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và 3 bệnh nhân 
bị tăng huyết áp và các bệnh van tim, chiếm 7,6% 
(Bảng 5). 92,4% bệnh nhân trong nghiên cứu của 
chúng tôi là những người trẻ tuổi, có sức khỏe tốt. 
Tương tự như chúng tôi, một nghiên cứu ở Hàn quốc do 
Lee JH và cộng sự thực hiện đã báo cáo là có 4,9% 
bệnh tăng huyết áp, 1,6% bệnh tiểu đường, 1,6% viêm 
gan siêu vi B, 1,6% ung thư tuyến cận giáp.  

Nghiên cứu của Butterwworth T cho thấy tỉ lệ 
UÔTMH ở bệnh nhân mắc bệnh Down cao hơn 30 lần 
so với nhóm trứng [1]. Các nghiên cứu này đều nhân 
thấy ở bệnh nhân Down, thương tổn sẩn của bệnh 
UÔTMH thường lan tỏa không chỉ ở quanh mắt mà còn 
xuất hiện ở nhiều nơi hác như ở cổ, nách, than mình, 
thậm chí có những thương tổn có hiện tượng calci hóa 
[6]. Trong thời gian nghiên cứu của chúng tôi, không có 
bệnh nhân có hội chứng Down bị UÔTMH đến viện 
khám và điều trị. Phải bệnh UÔTMH ở bệnh nhân bị 
Down trong cộng đồng không được người thân lưu tâm, 
nên bệnh nhân không được đưa đi chữa trị vì bệnh này 
lành tính và không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Thời gian mắc bệnh trung bình là 7,9±5,3 năm, 
trong đó 39,1 % bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 5 
đến 10 năm, 38% bệnh nhân bị bệnh từ 1 đến 5 năm 
và chỉ có 2,2% bệnh nhân mắc bệnh dưới 1 năm. Kết 
quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Carillo có 
thời gian mắc bệnh trung bình từ 6 đến 7 năm [2]. Điều 
đó cho thấy bệnh thật sự không ảnh hưởng đến sức 
khỏe nên khi khởi đầu có một vài sẩn và cũng không 
có triệu chứng đặc biệt nên sau một khoảng thời gian 
bệnh tiến triển nhiều hơn làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp 
của da mới là nguyên nhân chính thúc đẩy người có 
bệnh đi khám. 

Trong quá trình khai thác bệnh sử, chúng tôi ghi 
nhận có một số yếu tố làm gia tăng mức độ bệnh. 
Trong đó, có 46,7 % bệnh nhân nhận thấy bệnh tăng 
lên về mùa hè, 22,8% bệnh nhân có biểu hiện tăng 
bệnh khi bị stress về tâm lý, 9,8% bệnh nhân nhận 
thấy các thương tổn UÔTMH rõ nét hơn khi làm việc ở 
môi trường nóng bức có nhiệt độ cao và chỉ có 1 trường 
hợp có biểu hiện bệnh tăng lên khi đến kỳ kinh nguyệt 
(Bảng 7). Cũng như nghiên cứu của chúng tôi, Lee JH 
và cộng sự nhận thấy các yếu tố góp phần làm cho 

bệnh trở nên trầm trọng hơn là yếu tố mùa hè chiếm 
13,1%, stress 3,3% và kinh nguyệt là 1,1,% [4]. Huang 
từng báo cáo có 7 trong số 18 trường hợp UÔTMH bị 
gia tăng tình trạnh bệnh trong những ngày hè và trong 
thời kỳ tiền kinh nguyệt.  

Kết quả của chúng tôi cho thấy có 6 bệnh nhân nữ 
có biểu hiện tăng lên trong thời kỳ thai nghén. Một số 
nghiên cứu chứng minh sự hiện diện của các thụ thể 
Estrogen và Progesterone.Tuy nhiên, vai trò của 
Progesterone còn chưa thực sự sáng tỏ. Thực tế cho 
thấy bệnh cũng gặp cả ở nam giới.  

KẾT LUẬN 
Khảo sát đặc điểm một số yếu tố liên quan trên 92 

bệnh nhân bị UÔTMH tại Bệnh viện Da liễu Trung 
ương, chúng tôi nhận rút ra một số kết luận sau: 

UÔTMH gặp ở nữ nhiều hơn nam với tỷ lệ 46:1 
Lứa tuổi thường gặp từ 20 – 39 (75%),  
Có 72,8% bệnh nhân đến từ thành thị, trong đó 

27,2% là công chức, 27,1% là học sinh và sinh viên. 
59,8%.bệnh nhân có tiền sử gia đình bị UÔTMH  
Thời gian mắc bệnh trung bình của UÔTMH là 7,9 

± 5,3 năm. 
Mùa hè là yếu tố làm tăng mức độ bệnh cao nhất 

(46,7%), tiếp đến là stress (22,8%), môi trường nhiệt 
độ cao (9,8%), có thai (6,5%), kinh nguyệt (1,3%) và 
các yếu tố khác (3,3%).  
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Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc “Hữu quy hoàn”  

lên một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng ở người có tuổi 
 

Trần Quốc Bình 
Đặt vấn đề 
Bài thuốc cổ phương Hữu quy hoàn đã được dùng 

từ lâu đời để nâng cao sức khoẻ người già, có tác dụng 
ôn bổ tỳ thận dương, ôn bổ mệnh môn, kiêm nuôi 
dưỡng tinh huyết, thường được dùng để điều trị các 

trường hợp tỳ vị hư hàn và thận dương hư. Nhằm mục 
đích làm sáng tỏ tác dụng của “Hữu quy hoàn “ đối với 
sức khoẻ người già, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài này.  
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Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
Đánh gi̧  tác dụng của “Hữu quy hoàn“ lên sự thay 

đổi một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng trong điều 
trị tỳ vị hư hàn và thận dương hư ở người có tuổi. 

Đánh giá tác dụng không mong muốn của thuốc. 
Chất liệu, đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu 
1. Chất liệu nghiên cứu 
Bài thuốc "Hữu quy hoàn" có xuất xứ từ "Cảnh nhạc 

toàn thư" của Trương Trọng Cảnh.  
Thành phần bài thuốc gồm: 
Thục địa: 8g; Lộc giác: 2g 
Kỷ tử: 4g; Đương quy: 3g 
Đỗ trọng: 4 g; Sơn thù: 4g 
Phụ tử chế: 2 g; Thỏ ty tử: 4g 
Hoài sơn: 4 g; Quế nhục: 3g 
2. Đối tượng nghiên cứu 
40 người trên 60 tuổi vào Khoa Người có tuổi Bệnh 

viện YHCT TW 
Địa điểm nghiên cứu: Khoa Người cao tuổi – Bệnh 

viện Y học cổ truyền TW. 
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 
Bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên không phận biệt giới 

tính, nghề nghiệp, không có bệnh cấp tính, không mắc 
bệnh tim, lao, được chẩn đoán là bị tỳ vị hư hàn hoặc 
thận dương hư hoặc có cả hai thể (thể tỳ thận dương 
hư) theo tiêu chuẩn của y học cổ truyền, có chức năng 
gan, thận bình thường. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu theo phương pháp mở, so sánh trước 

và sau điều trị. 
Thời gian uống thuốc 60 ngày, mỗi ngày uống 3 

viên x 3 lần sau bữa ăn. 
Chỉ tiêu theo dõi:Huyết áp, cơ lực, theo dõi thể 

trọng, đánh giá các test trí tuệ (Test kiểm tra trí nhớ, độ 
tập trung, tư duy), theo dõi sự cải thiện về ăn, ngủ. 

Các chỉ tiêu theo dõi về cận lâm sàng: 
Tất cả các bệnh nhân theo dõi đều được làm 2 lần 

vào ngày N0, N60 các xét nghiệm sau: 
Các xét nghiệm sinh hoá: cholesterol toàn phần, 

triglycerit, HDL-C, LDL-C, Đường huyết, Protein máu. 
Các xét nghiệm huyết học: CTM, số lượng hồng 

cầu, số lượng bạch cầu, tỷ lệ huyết sắc tố. 
SGOT, SGPT, Creatinin huyết, xét nghiệm nước 

tiểu: đường niệu, Protein niệu: để theo dõi ảnh hưởng 
của thuốc đối với gan và thận. 

Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc:  
Nôn, mẩn ngứa, đại tiện (táo, lỏng), đầy bụng. 
4. Phương pháp đánh giá kết quả 
Các kết quả được xử lý trên phần mèm Epi infot 6.0 
Kết quả nghiên cứu 
1. Phân loại bệnh nhân theo thể bệnh của YHCT 
Bảng 1: Phân loại bệnh nhân theo thể bệnh của y 

học cổ truyền 

Thận dương 
hư 

Tỳ vị  
hư hàn 

Tỳ thận dương hư 
(Có cả thận dương 
hư và tỳ vị hư hàn) 

Thể bệnh 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Số bệnh nhân 12 8 3 4 6 7 
Tỷ lệ % 30 20 7,5 10 15 17,5 

 
2. Kết quả về sự thay đổi một số chỉ số lâm 

sàng 
2.1. Sự thay đổi chỉ số HA và cân nặng sau 2 

tháng dùng thuốc 
Sau 2 tháng điều trị sự thay đổi HATT, HATTR, HATB và 

cân nặng không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 
2.2. Sự thay đổi cơ lực 2 tháng dùng thuốc 
Bảng 2. Sự thay đổi cơ lực sau 2 tháng điều trị: 

n=40 
Ngày theo dõi 

Cơ lực (kg) 
N0 

(XSD) 
N60 

(XSD) 
Hiệu suất 
tăng (kg) p 

Cơ lực tay trái 17,275  
5,602 

20,275  
5,491 

3,0 <0,05 

Cơ lực tay phải 20,525  
6,156 

23,425  
5,861 

2,9 <0,05 

Sau 2 tháng điều trị có 31/40 (77,5%) bệnh nhân 
tăng cơ lực tay phải và 35/40 (87,5%) bệnh nhân tăng 
cơ lực ở tay tr i̧. Hiệu suất tăng là 2,9 kg ở tay phải và 
3 kg ở tay trái. Sự tăng này có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. 

2.3. Sự thay đổi test trí tuệ sau 2 tháng điều trị 
Bảng 3. Sự thay đổi test trí tuệ sau 2 tháng điều 

trÞ:n = 40 
Ngày theo dõi 

Test trí tuệ (điểm) 
N0 

(XSD) 
N60 

(XSD) 
p 

Test trí nhớ 16,9752,475 17,3002,267 >0,05 
Test độ tập trung 17,2252,006 17,4501,853 >0,05 

Test tư duy 17,8502,304 18,0251,819 >0,05 
Sau 2 tháng điều trị, sự thay đổi test trí tuệ không 

có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 
2.4. Sự cải thiện về ăn, ngủ và các triệu chứng 

khác 
Bảng 4. Sự cải thiện về ăn sau 1 tháng và sau 2 

tháng điều trị: n = 40 
N0 N30 N60  Ngày theo dõi  

¡n/Ngñ Sè 
BN 

Tỷ lệ 
% 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
% 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
% 

Ăn kém 32 80 9 22,5 5 12,5 
Ăn bình 
thường 

5 12,5 27 67,5 20 50 

Ăn tốt 3 7,5 4 10 15 37,5 
TỔNG 40 100 40 100 40 100 

 Ngày theo dõi  
¡n/Ngñ N0 N30 N60 

Ngủ kém 28 70 10 25 6 15 
Ngủ bình 
thường 

6 15 22 55 22 55 

Ngủ tốt 6 15 8 20 12 30 
Tổng 40 100 40 100 40 100 

 
Bảng 5. Sự cải thiện về một số triệu chứng khác 

sau 1 và 2 tháng điều trị: n = 40 
N0 N30 N60 Ngày theo 

dõi 
Triệu chứng 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
% Số BN Tỷ lệ 

% 
Số 
BN 

Tỷ lệ 
% 

Đau lưng 32 80 30 76,9 24 60 
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Sợ lạnh, chân tay 
lạnh 

39 97,5 24 60 9 22,5 

Đại tiện phân n ţ 39 97,5 11 27,5 0 0 
Hay đi tiểu đêm 32 80 27 67,5 23 57,5 

 
3. Kết quả về sự thay đổi một số chỉ số cận lâm 

sàng sau 2 tháng dùng thuốc 
Bảng 6. Kết quả về sự thay đổi một số chỉ số cận 

lâm sàng sau 2 tháng dùng thuốc:n=40 

Ngày theo dõi 
N0 

(X  SD) 
N60 

(X  SD) 
p 

Số lượng hồng cầu 
(M/l) 

4,711  0,480 4,719  0,515 >0,05 

Hemoglobine (g/dl) 13,648  1,306 14,332  1,473 <0,05 
Bạch cầu (K/l) 7,760  2,090 7,590  2,160 >0,05 
Tiểu cầu (K/l) 226,72547,626 223,55047,689 >0,05 

Cholesterol (mmol/l) 5,063  1,035 4,756  1,054 >0,05 
Triglycerit (mmol/l) 1,922  1,066 2,143  0,872 >0,05 

HDL-C (mmol/l) 1,839  0,514 1,677  0,415 >0,05 
LDL-C (mmol/l) 2,377  1,247 2,138  1,026 >0,05 

Protein (g/l) 72,565  5,563 72,072  4,342 >0,05 
Đường huyết (mmol/l) 3,743  0,908 4,177  0,847 <0,05 

Sau 2 tháng điều trị có sự tăng Hemoglobine trong 
máu ngoại vi. So sánh gi̧  trị trung bình trước và sau 
điều trị thấy sự tăngHemoglobine trong máu ngoại vi 
có ý nghĩa thống kê với p <0,05. So sánh giá trị trung 
bình trước và sau điều trị thấy sự thay đổi Cholesterol, 
Triglycerit, HDL-C, LDL-C, Protein không có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05. 

So sánh giá trị trung bình trước và sau điều trị thấy 
sự tăng đường huyết có ý nghĩa thống kê với p <0,05. 

4. Về tác dụng không mong muốn của thuốc 
4.1. Sự thay đổi ALT, AST, Creatimin huyết 

trước và sau điều trị 
Bảng 7. Sự thay đổi của chỉ số SGOT, SGPT và 

creatinin huyết: n=40 
Ngày theo dõi 

Chỉ tiêu 
N0 

(X  SD) 
N60 

(X  SD) 
p 

SGOT (u/l) 27,475  8,184 24,3  6,052 >0,05 
SGPT (u/l) 19,9  8,164 20,475  7,666 >0,05 

Creatinin huyÕt 
(mol/l) 83,175  17,947 73,850  15,461 <0,05 

Sau 2 tháng dùng Hữu quy hoàn, SGOT và SGPT 
không có sự thay đổi với p>0,05. Sau 2 tháng dùng 
Hữu quy hoàn, Creatinin huyết giảm có ý nghĩa thống 
kê với p<0,05. 

4.2. Nhận xét tác dụng không mong muốn của 
thuốc trên lâm sàng 

Trong 2 tháng điều trị, không thấy xuất hiện tác 
dụng không mong muốn của thuốc. 

4.3. Đánh giá tác dụng của Hữu quy hoàn trên 
thể bệnh thận dương hư, tỳ vị hư hàn và tỳ thận 
dương hư (bệnh nhân vừa có triệu chứng của thận 
dương hư, vừa có triệu chứng của tỳ vị hư hàn) của 
YHCT 

Bảng 6: So sánh tác dụng của Hữu quy hoàn lên 
thể Thận dương hư, Tỳ vị hư hàn và Tỳ thận dương hư 

Tăng cơ lực Thận dương hư 85% 

Tỳ vị hư hàn 71,4% 
Tỳ thận dương hư 61,5% 
Thận dương hư 90% 

Tỳ vị hư hàn 85,7% Tăng Hemo 
globine 

Tỳ thận dương hư 69,2% 
Thận dương hư 70,0% 

Tỳ vị hư hàn 57,1% 
Tăng đường 

máu 
Tỳ thận dương hư 61,5% 
Thận dương hư 75,0% 

Tỳ vị hư hàn 57,1% Giảm 
Creatinine 

Tỳ thận dương hư 69,2% 
 
Bàn luận 
1. Về tác dụng của Hữu quy hoàn trên một số 

chỉ số lâm sàng 
1.1. Về tác dụng làm tăng cơ lực 
Theo quan điểm của Y học cổ truyền tỳ chủ cơ 

nhục và tứ chi, khi tỳ hư thì tứ chi mềm yếu, cư nhục 
nhẽo, chân tay yếu sức. Sức hoạt động mạnh hay yếu 
của chân tay có quan hệ chặt chẽ với tỳ. 

Bài Hữu quy hoàn là bài thuốc vừa ôn bổ thận 
dương vừa ôn bổ tỳ dương nên khi uống bài thuốc này 
bệnh nhân nâng cao sức khoẻ và tăng cường cơ lực 
tay chân. Kết quả tăng cơ lực cũng phù hợp trên lâm 
sàng bệnh nhân thấy người khoẻ lên và ăn uống tốt 
hơn. 

1.2. Về tác dụng cải thiện ăn, ngủ của Hữu quy 
hoàn 

Về mặt Y học cổ truyền, thu nạp và vận hoá đồ ăn 
thức uống là chức năng của tỳ vị, vị thu nạp còn tỳ kiện 
vận. Nếu tỳ vị hư thì sẽ giảm sự thu nạp và vận ho  ̧đồ 
ăn thức uống. Trong trường hợp thận dương hư trước, 
mệnh môn hoả suy không sưởi ấm được tỳ thổ (thận 
dương suy không làm ấm áp được tỳ dương) sẽ làm tỳ 
dương suy dần mất chức năng kiện vận. Như vậy, dù 
có là thể thận dương hư, tỳ vị hư hàn, hay tỳ thận 
dương hư thì chức năng kiện vận của tỳ đều bị ảnh 
hưởng. Bài thuốc Hữu quy hoàn là bài thuốc kiêm bổ tỳ 
thận dương nên sau dùng thuốc bệnh nhân cảm giác 
ăn ngon miệng hơn, tốt hơn, đó là do chức năng kiện 
vận của tỳ được cải thiện.  

Theo chúng tôi, tác dụng tăng cường hô hấp và 
tuần hoàn của đỗ trọng, thục địa, quế nhục, phụ tử chế 
trong viên Hữu quy hoàn cùng với sự cải thiện hàm 
lượng Hemoglobine trong máu đã có tác dụng tăng 
cường cung cấp oxy cho các tổ chức, cơ quan, trong 
đó có não. Não được nuôi dưỡng tốt hơn nên rối loạn 
giấc ngủ được cải thiện, bệnh nhân ngủ tốt hơn. 

Một nguyên nhân quan trọng gây mất ngủ ở người 
già là họ hay bị đi tiểu đêm. Sau khi uống Hữu quy 
hoàn nhiều bệnh nhân cải thiện được triệu chứng này, 
họ đỡ đi tiểu đêm hơn, do đó ngủ ngon hơn. 

1.3 Về tác dụng cải thiện một số triệu chứng 
lâm sàng khác 

Xét về mặt Y học cổ truyền thì các triệu chứng đau 
lưng, sợ lạnh, chân tay lạnh, đại tiện phân nát, hay đi 
tiểu đêm đều là các biểu hiện của thận dương hư và tỳ 
dương hư. Trong thành phần Hữu quy hoàn có các vị 
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đỗ trọng, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, sơn thù, quế nhục, 
phụ tử, lộc giác, thỏ ty tử có tác dụng ôn bổ thận 
dương. Hoài sơn, đương quy bổ tỳ dương. Hữu quy 
hoàn ôn bổ tỳ dương và thận dương nên các triệu 
chứng trên được cải thiện. 

2. Về tác dụng của Hữu quy hoàn lên một số chỉ 
số cận lâm sàng 

2.1. Về tác dụng làm tăng Hemoglobine trong 
máu 

Trong y học cổ truyền thì đương quy, thục địa, lộc 
giác giao còn là các vị thuốc bổ huyết, chúng có mặt 
trong nhiều đơn thuốc cổ truyền điều trị các chứng 
bệnh về huyết hư. Có lẽ tác dụng tăng Hemoglobine 
máu của bài thuốc Hữu quy hoàn là do tác dụng của 
các vị đương quy, thục địa, lộc giác giao. Tuy nhiên để 
kết luận được điều này cần phải có những nghiên cứu 
sâu hơn. 

Theo Y học cổ truyền huyết được tạo thành từ 3 
nguồn:  

Do chất tinh vi của thủy cốc (đồ ăn thức uống) được 
tỳ vận hoá sinh ra. 

Do dinh khí sinh ra. Dinh khí có tác dụng sinh ra 
huyết và dinh dưỡng toàn thân. Bản thân dinh khí cũng 
do chất tinh vi của đồ ăn uống được tỳ vận hoá tạo 
thành. 

Huyết do tinh được tàng trữ ở thận sinh ra (thận 
sinh tinh, tinh sinh huyết). 

Vì vậy huyết có quan hệ mật thiết với tỳ và thận. 
Muốn bổ huyết có thể thông qua bổ tỳ và bổ thận. Bài 
Hữu quy hoàn vừa ôn bổ tỳ dương và thận dương, tác 
dụng tăng cường tiêu hoá, kính thích ăn tốt lên dẫn đến 
huyết được bồi bổ tốt hơn. Tác dụng bổ huyết (theo Y 
học cổ truyền) của bài thuốc có lẽ ứng với sự tăng 
Hemoglobine máu trong nghiên cứu này của chúng tôi. 

2.2. Về tác dụng lên đường huyết (mmol/l) 
Thuốc làm tăng đường huyết nhưng trong giới hạn 

bình thường, không làm tăng đường niệu. Trên thực tế 
cả 40 bệnh nhân trước và sau điều trị đường niệu đều 
âm tính. 

Tăng đường huyết có thể do Hữu quy hoàn có tác 
dụng kiện tỳ nên làm tăng cường khả năng hấp thụ, 
tiêu hoá của bộ máy tiêu hoá vốn đã bị giảm sút hoạt 
động. Khả năng hấp thụ, tiêu hoá của bộ máy tiêu ho  ̧
được cải thiện đã tăng hấp thu đường từ thức ăn. 

Tuy nhiên để giải thích rõ được về tác dụng tăng 
đường huyết của thuốc (tăng trong giới hạn bình 
thường), thuốc cần được nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt 
là trên các bệnh nhân đái tháo đường. Trước mắt nên 
thận trọng khi sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân 
đái tháo đường. 

3. Về tác dụng không mong muốn của thuốc 
3.1. Trên lâm sàng 
Trong số các bệnh nhân dùng thuốc không có bệnh 

nhân nào bị nôn, đầy bụng, ỉa chảy, sẩn ngứa. 
3.2. Trên cận lâm sàng 
Về Protein niệu (g/l) và đường niệu (mg/dl): Tất cả 

40 bệnh nhân dùng thuốc được xét nghiệm nước tiểu 

trước và sau điều trị đều không có Protein niệu, đường 
niệu. 

Về chỉ số SGOT và SGPT và creatinin: Sau khi 
dùng thuốc Hữu quy hoàn Creatinin huyết thanh giảm 
có ý nghĩa thống kê với p<0,05 và SGOT, SGPT không 
có sự thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng thuốc không 
ảnh hưởng xấu tới chức năng gan thận. 

4. Về tác dụng của Hữu quy hoàn trên thể bệnh 
thận dương hư, tỳ vị hư hàn và tỳ thận dương hư 
của YHCT 

Thuốc có tác dụng với cả thể thận dương hư, thể tỳ 
vị hư hàn và thể tỳ thận dương hư (là thể kết hợp triệu 
chứng của cả hai thể trên) ở tất cả các chỉ tiêu về cơ 
lực, Hemoglobine máu, đường huyết và Creatinin huyết 
thanh. Song thuốc có tác dụng tốt hơn ở nhóm thận 
dương hư, sau đó mới là nhóm tỳ vị hư hàn và tỳ thận 
dương hư. 

Kết luận 
Từ những kết quả nghiên cứu việc sử dụng bài 

thuốc Hữu quy hoàn trên người có tuổi trong thời gian 2 
tháng như đã trình bày trên đây, chúng tôi rút ra một số 
kết luận sau: 

1. Về mặt lâm sàng và cận lâm sàng 
Hữu quy hoàn có tác dụng làm tăng cơ lực. 
Hữu quy hoàn có tác dụng làm tăng Hemoglobine 

máu. 
Hữu quy hoàn làm tăng đường huyết nhưng trong 

giới hạn bình thường. 
Thuốc có tác dụng cải thiện ăn, ngủ và một số triệu 

chứng lâm sàng khác theo chiều hướng tốt. 
2. Dùng Hữu quy hoàn trên thể bệnh thận dương 

hư, tỳ vị hư hàn và thể tỳ thận dương hư đều tốt, nhưng 
thuốc có tác dụng tốt nhất ở thể thận dương hư 

3. Dùng Hữu quy hoàn cho người cao tuổi không 
độc, không có tác dụng phụ đáng kể, có thể dùng dài 
ngày 

Summary  
The remedy “Huu quy hoan” was created by 

Truong Trong Canh, a famous Chinese traditional 
healer, about 2,000 years ago. The remedy has been 
usually used in treatment of illness patterns of 
shenyangxu, piweixuhan and pishenyangxu (a 
combination of piweixuhan and shenyangxu) in elderly 
people. 

The “Huu quy hoan” pills used in this study were 
produced by the Institute of Medicinal Materials. 

40 patients aged over 60 were treated with “Huu 
quy hoan” in the study. Results of the study show that: 

1- “Huu quy hoan” helps increase muscletone, 
hemoglobine, and blood glucose (within standard 
limits) and helps give better appetite and sleep to aged 
people. 

2- “Huu quy hoan” has positive effects on all three 
illness patterns of shenyangxu, piweixuhan and 
pishenyangxu, but the remedy’s best effects are found 
on the shenyangxu pattern. 
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3- “Huu quy hoan” has no toxicity and no 
observable side effects on elderly people and could be 
administered for a prolonged period of time. 
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TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NGOẠI THẦN KINH 

 
Lê Thị Anh Thư - Bệnh viện Chợ Rẫy 

Tóm tắt  
Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) 

thường gặp trên bệnh nhân phẫu thuật ngoại thần kinh 
do bệnh nhân cần thở máy và những thủ thuật xâm lấn 
khác. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tình 
hình NKBV trên nhóm bệnh nhân này để có biện pháp 
can thiệp phù hợp.  

Đối tượng và phương phap nghiên cứu: Nghiên 
cứu thuần tập, tiền cứu. Tất cả bệnh nhân được phẫu 
thuật tại khoa ngoại thần kinh hoặc hồi sức ngoại thần 
kinh từ tháng 6-12/2010 được đưa vào nghiên cứu.  

Kết quả: Tổng số bệnh nhân được đưa vào nghiên 
cứu là 232 bệnh nhân, tuổi trung bình 39.6 (19.9), 
61,2% nam, ASA trung bình là 2. Có 90.5 % bệnh 
nhân được phẫu thuật 1 lần với thời gian phẫu thuật 
trung bình là 130.3 giờ, 12.5% có cấy ghép, 94.8% cần 
thông khí hỗ trợ, trong đó 95.3% có đặt nội khí quản. Tỉ 
lệ NKBV chung là 15.5%, cao hơn có ý nghĩa thống kê 
tại nhóm bệnh nhân cần điều trị hồi sức: 41.0% vs 
11.5%. Tỉ lệ viêm phổi bệnh viện là 13,4%, chủ yếu ở 
nhóm bệnh hồi sức 38.7% vs 8,1%. Tỉ lệ nhiễm khuẩn 
vết mổ là 2.6%, cao hơn ở nhóm phẫu thuật chấn 
thương 4.3% vs 1.0%. Các yếu tố nguy cơ làm tăng 
NKBV bao gồm tuổi>40 (p=0.03), điểm ASA>2 
(p=0.001), phẫu thuật cấp cứu (p=0.001), có thở máy 
(p<0.0001), có mở khí quản (p=0.001). Vi khuẩn 
thường gặp là Acinetobacter baumannii 71.4% , 
Klebsiella spp 14.3%, Coagulase negative 
staphylococcus 7.1%, và Staphylococcus aureus 
(7.1%). 100% Acinetobacter baumanii đề kháng với 
imipenem. Đa số bệnh nhân có dùng kháng sinh dự 
phòng tại thời điểm phẫu thuật nhưng 100% đều tiếp 
tục sau phẫu thuật.  

Bàn luận: Viêm phổi bệnh viện chiếm tỉ lệ cao trên 
bệnh nhân phẫu thuật thần kinh, Triển khai các biện 
pháp phòng ngừa viêm phổi bệnh viện là rất cần thiết, 
đặc biệt chú ý những trường hợp chăm sóc bệnh nhân 
chấn thương, thở máy. A. baumannii là bệnh nguyên 
thường gặp nhất gợi ý yếu tố môi trường có thể góp 
phần làm tăng NKBV. Tăng cường vệ sinh khử khuẩn 

môi trường hồi sức là cần thiết và cần có nghiên cứu 
thêm về hiệu quả của làm sạch môi trường 

Summary 
Introduction: Hospital acquired infections (HAIs) 

are common in neurosurgical patients because these 
patients usually require ventilation and other invasive 
procedures. The aim of the study is to evaluate the 
situation of HAIs in neurosurgery patients to develop 
appropriate interventions.  

Methods: Prospective, cohort study. All surgical 
patients in neurosurgical department and neurosurgical 
intensive care from June to December 2010 are 
admitted.  

Results: The total number of patients included in 
the study was 232, with the mean (SD) age was 39.6 
(19.9), 61,2% male, mean ASA was 2. About 90.5 % 
patients was operated once in the mean (SD) 130.3 
(8.1) hours, 12.5% with implant. There is 94.8% of 
patients required ventilation, of which 95.3% with 
intubation. Incidence of HAIs was 15.5%, high 
significalty in patients required intensive care (41.0% 
vs 11.5%). Incidence of nosocomial pneumonia was 
13,4%, higher in patients with intensive care (38.7% vs 
8,1%). Incidence of surgical site infections was 2.6%, 
higher in patients with trauma and required emergency 
surgery (4.3% vs 1.0%). Risk factors of HAIs included 
age>40 (p=0.03), ASA>2 (p=0.001), emergency 
surgeries (p=0.001), patients with ventilators 
(p<0.0001) . Common patiemts was Acinetobacter 
baumannii 71.4% , Klebsiella spp 14.3%, Coagulase 
negative staphylococcus 7.1%, and Staphylococcus 
aureus (7.1%). 100% Acinetobacter baumanii resistant 
with imipenem. Most patients used antibiotic 
prophylaxis but 100 % prolonged the use after 
operations..  

Discussion: Nosocomial pneumonia is high in 
neurosurgical patients. Application of methods to 
prevent nosocomial pneumonia is necessary, 
especially in patients with ventilators or trauma. A. 
baumannii is a common pathogens causing HAIs in 


